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hiện ở mặt nhai trong thời gian miếng trám còn 
nguyên, đây đều là nhận xét chung của cả 3 đề tài 

Mặc dù chúng ta dự phòng sâu răng theo nhiều 
hướng khác nhau, tuy nhiên khó có thể có phương 
pháp dự phòng nào mà lại đạt được hiệu quả cao như 
trám bít hố rãnh. 

Tỷ lệ bong miếng trám hoàn toàn xảy ra cao nhất ở 
đề tài số 1 (20%) được tác giả lý giải là có thể do kỹ 
thuật trám GIC không có soi mòn men răng. Mặc dù 
điều này trái ngược lại với hướng dẫn của nhà sản 
xuất, tuy nhiên theo nghiên cứu của Schuman (1999) 
ông đã gợi ý soi mòn men trước khi đặt chất trám vì 
làm tăng khả năng bám dính vào men của GIC. Trong 
kỹ thuật trám GIC của 2 đề tài còn lại đều có bước soi 
mòn men răng bằng acid. 

KẾT LUẬN 
Tỷ lệ thành công của miếng trám sau 3 và 6 tháng 

của vật liệu Glassionomer cement là rất cao lần lượt là 
86 và 78%. 

Tỷ lệ miếng trám bong hoàn toàn cao (20%) ở kỹ 
thuật trám GIC không có soi mòn men răng. 

KIẾN NGHỊ 
Cần có những đề tài theo dõi hiệu quả cũng như 

thời gian tồn tại của miếng trám trong thời gian dài. 
SUMMARY 
 The purpose of this paper was to review the 

clinical results involving the use of glassionomer 
cement (GIC) materials in pit and fissure sealant. 

Methods: search articles and research at the Hanoi 
Medical University from 1990 to 2012 was 
accomplished using e-library search engines (search 
terms: pit and fissure sealant, sealing, glassionomer 
cement, GIC). 

Results:  
- Success rate of filling after 3 and 6 months of 

the Glassionomer cement material is highly  
respectively 86% and 78%. 

- The percentage of completely filling lost is 20% 
in technical GIC fillings have no enamel erosion. 

Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Thị Thúy (2011), “Nhận xét kết quả trám 

bít hố rãnh răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới ở trẻ em 8 tuổi 
bằng Clinpro-sealant và G.C Fuji học VII”, Luận văn tốt 
nghiệp bác sỹ nội trú, Viện đào tạo răng hàm mặt, Đại học 
Y khoa Hà Nội. 

2. Lê Thị Thủy (2007), “ Đánh giá kết quả trám bít hố 
rãnh phòng sâu răng bằng Glassionomer cement ở học 
sinh trường tiểu học Kim Liên –Đống Đa-Hà Nội”, Luận 
văn tốt nghiệp bác sỹ y khoa, Đại học Y khoa Hà Nội. 

3. Phùng Thị Thanh Lý (2004), “Đánh giá hiệu quả 
của trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng bằng 
glassionomer Fuji III”, Luận văn Thạc sỹ y học, Đại học Y 
khoa Hà Nội. 

4. Nguyễn Kim Ngọc (1994), “Sử dụng chất trám bít 
hố rãnh răng trong phòng chống sâu răng (pit and fissure 
sealant)”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, 
Đại học Y khoa Hà Nội. 
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Nguyễn Trọng Khải - Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam 
Vũ Anh Tuấn - Bệnh viện Mắt Trung ương 

 
Tóm tắt 
Mục tiêu: đánh giá hiệu quả hạ nhãn áp của phẫu 

thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng trên 
bệnh nhân đục thể thủy tinh có hội chứng giả bong bao 
nhưng chưa có tăng nhãn áp. 

Phương pháp: thử nghiệm lâm sàng trên 29 mắt 
đục thể thủy tinh có hội chứng giả bong bao chưa tăng 
nhãn áp được mổ phaco thường quy. Tiêu chuẩn lựa 
chọn là góc mở và thể thủy tinh đục đến mức cần phẫu 
thuật. Nhãn áp được theo dõi trong khoảng thời gian 12 
tháng.  

Kết quả: nhãn áp sau phẫu thuật có sự thay đổi so 
với trước phẫu thuật ở mọi thời điểm theo dõi. Sự giảm 
nhãn áp lần lượt là –2.2, –1.62 v µ –1.4 mm Hg tương 
ứng với các thời điểm 3, 6 và 12 tháng. Sự khác biệt 
này là có ý nghĩa thống kê. 

Kết luận: Sau phẫu thuật phaco đặt thủy tinh thể 
nhân tạo hậu phòng trên mắt giả bong bao nhãn áp 
luôn hạ thấp hơn nhãn áp trước mổ ở mọi thời điểm 
theo dõi. Không những thế phẫu thuật phaco còn có 
tác dụng hạn chế quá trình tiến triển tăng dần của 
nhãn áp và của bản thân bệnh lý giả bong bao. 

Từ khóa: phẫu thuật phaco, đục thể thủy tinh. 

summary 
Purpose: To determine the effect of 

phacoemulsification cataract extraction with posterior 
chamber intraocular lens implantation on intraocular 
pressure in patients with pseudoexfoliation without 
glaucoma. 

Methods: This retrospective analysis comprised 29 
eyes with pseudoexfoliation did not have glaucoma, 
having uneventful phacoemulsification with IOL 
implantation. Inclusion criteria consisted of open angle 
by gonioscopy, and a cataract requiring 
phacoemulsification. The IOP response was 
determined at intervals up to 12 months. 

Results: Postoperative IOP changes from baseline 
at all measurements in study group. The reduction 
were –2.2, –1.62, and –1.4 mm Hg at 3, 6, and 12 
months, respectively. That change was statistically 
significantly 

Conclusions: Patients with pseudoexfoliation 
syndrome had a postoperative IOP reduction from 
baseline at all measurements. Phacoemulsification 
cataract surgery with posterior chamber IOL 
implantation may be effective in managing patients 
with pseudoexfoliation syndrome 

Keywords: phacoemulsification, pseudoexfoliation 
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đặt vấn đề 
Hội chứng giả bong bao (GBB) là một rối loạn toàn 

thân với cơ chế sinh bệnh chưa được biết một cách rõ 
ràng nhưng có nhiều biểu hiện và nguy cơ gây biến 
chứng ở mắt. Đặc trưng của bệnh là sự tổng hợp dư 
thừa và tích tụ chất dạng sợi ngoại bào thể hiện bằng 
những vết hoặc hạt nhỏ màu trắng xám ở bán phần 
trước nhãn cầu hoặc ở những mô khác trong cơ thể. 
Những chất này lắng đọng ở vùng bè cản trở sự lưu 
thông thủy dịch sẽ dẫn đến tăng nhãn áp và glôcôm 
trên mắt có hội chứng GBB. 

Trên thế giới đã có một số báo cáo về kết quả hạ 
nhãn áp một cách đáng kể sau mổ thay thể thủy tinh 
(T3) trên mắt có hội chứng GBB, nhờ đó có thể hạn 
chế tỷ lệ bị glôcôm cũng như hạn chế sự phát triển của 
bệnh trên những mắt đã bị glôcôm [1,5,6]. Chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu đánh giá mức độ 
hạ nhãn áp sau phẫu thuật phaco, đặt thể thủy tinh 
nhân tạo (IOL) trên mắt có hội chứng GBB nhưng chưa 
có biến chứng tăng nhãn áp. 

Đối tượng và phương pháp 
Trong thời gian từ tháng 5/2009 đến tháng 5/2011 

đã có 25 bệnh nhân với 29 mắt đủ tiêu chuẩn lựa chọn 
được đưa vào nghiên cứu. Đây là những bệnh nhân 
đục T3 do tuổi già có thị lực ≤ 3/10 trên mắt có hội 
chứng GBB, nhãn áp ≤ 22 mmHg (NA kế Maklakov 
10g). Chúng tôi không chọn vào nghiên cứu những mắt 
glôcôm do GBB đã được phẫu thuật lỗ rò trước đó và 
chúng tôi cũng đã loại khỏi nhóm nghiên cứu những 
mắt có biến chứng trong phẫu thuật T3 vì những biến 
chứng này có thể ảnh hưởng đến nhãn áp sau mổ của 
bệnh nhân. 

Tất cả 29 mắt đã được mổ phaco thường quy và đặt 
IOL hydrophilic trong túi bao bởi một phẫu thuật viên. 
Sau mổ bệnh nhân được dùng thuốc tra mắt kháng 
sinh, corticoid và non-steroid trong 4 - 6 tuần. Kết quả 
về thị lực, nhãn áp được ghi nhận ở các thời điểm 1 
tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. 
Kết quả được xử lý bằng chương trình SPSS 13.0 dùng 
test t ghép cặp để so sánh giữa nhãn áp trước phẫu 
thuật và nhãn áp ở các thời điểm khác nhau sau phẫu 
thuật. Sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống kê khi 
p ≤ 0,05. 

Kết quả nghiên cứu 
Nhóm nghiên cứu gồm 25 bệnh nhân, trong đó có 9 

bệnh nhân nam và 16 bệnh nhân nữ. Bệnh nhân cao 
tuổi nhất là 89 tuổi, thấp nhất là 62 tuổi, tuổi trung bình 
là 76,5±4,8. 

Thị lực trước mổ là tương đối thấp, chỉ có 36% 
trường hợp có thị lực ở mức từ đnt 3m đến 3/10 vì 
đây đều là những mắt có T3 đục cần được chỉ định 
phẫu thuật. Kết quả thị lực sau mổ cho thấy phẫu 
thuật phaco mang lại thị lực cao ngay sau tuần đầu 
tiên và kết quả này tiếp tục duy trì trong những thời 
điểm tiếp theo. 

Bảng 1: Kết quả về thị lực theo thời gian 

Thị lực 
Trước 
mổ 

Sau mổ 
1 tuần 

Sau mổ 
1 tháng 

Sau mổ 
3 tháng 

Sau mổ 
6 tháng 

Sau mổ 
1 năm 

< §NT 3m 
18 
62,1% 

     

§NT 3m - 
3/10 

11 
37,9% 

4 
13,8% 

3 
10,4% 

2 
6,9% 

2 
6,9% 

2 
8,6% 

>3/10 - 7/10  
15 
51,7% 

13 
44,8% 

9 
31% 

11 
37,9% 

8 
34,8% 

> 7/10  
10 
34,5% 

13 
44,8% 

19 
62,1% 

16 
55,2% 

13 
56,6% 

Tổng số 29 29 29 29 29 23 
Kết quả về sự thay đổi nhãn áp sau mổ cho thấy 

thời điểm 1 tuần sau mổ nhãn áp hầu như không có sự 
khác biệt với nhãn áp trước mổ. Từ thời điểm 2 tuần 
sau mổ nhãn áp mới hạ thấp hơn nhãn áp trước mổ và 
sự khác biệt này luôn có ý nghĩa thống kê ở mọi thời 
điểm theo dõi. 

Bảng 2: So sánh nhãn áp trung bình tại các thời 
điểm 

Thời điểm n Nhãn áp TB p 
Trước mổ 29 19,7 ± 3,5  

1 tuần sau mổ 29 19.4 ± 6.4 .317 
2 tuần sau mổ 29 17.6 ± 3.0 .0001 
1 tháng sau mổ 29 17.9 ± 3.1 .0001 
3 tháng sau mổ 29 17.5 ± 3.6 .0001 
6 tháng sau mổ 29 18.1 ± 3.2 .002 
1 năm sau mổ 23 18.3 ± 3.4 .002 
 
Bàn luận 
Hội chứng GBB T3 được Lindberg mô tả lần đầu 

tiên vào năm 1917 nhưng cho đến nay cơ chế sinh 
bệnh vẫn chưa được hoàn toàn hiểu rõ. Đặc trưng của 
bệnh là sự tổng hợp dư thừa gây lắng đọng chất dạng 
sợi ở phần trước nhãn cầu. Các chất này tích tụ ở vùng 
bè cản trở sự lưu thông thủy dịch và hậu quả tất yếu sẽ 
là tăng nhãn áp và glôcôm. Theo các tác giả nước 
ngoài tỷ lệ dẫn đến glôcôm thứ phát góc mở trên nhóm 
bệnh nhân GBB là 40-60% [2]. Tuy nhiên nếu được 
phẫu thuật phaco T3 và đặt IOL thì rất ít trường hợp 
GBB phát triển thành glôcôm [4]. Thậm chí Shingleton 
đã nghiên cứu trên 882 trường hợp GBB được mổ 
phaco sau thời gian theo dõi từ 2-21 năm đã không 
thấy có trường hợp nào tiến triển dẫn đến glôcôm [5]. 
Điều đó chứng tỏ phẫu thuật phaco đã có tác dụng rất 
tốt đến nhãn áp và quá trình tăng nhãn áp của mắt 
GBB. 

Tác dụng hạ nhãn áp sau mổ phaco trên mắt đục 
T3 đơn thuần đã được nghiên cứu. Ngay sau phẫu 
thuật nhãn áp có thể hạ xuống 2 “ 3 mmHg nhưng 
theo Merkur sự thay đổi nhãn áp này chỉ kéo dài 
khoảng 3 tháng. Trong nghiên cứu của Merkur từ tháng 
thứ 6 sau mổ nhãn áp lại trở về như trước mổ, thậm chí 
còn cao hơn trước mổ một chút nhưng sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê [3]. 

Trên nhóm bệnh nhân GBB diễn biến nhãn áp lại 
theo chiều hướng khác. Tại các thời điểm theo dõi luôn 
thấy nhãn áp sau mổ thấp hơn nhãn áp trước mổ. Sự 
khác biệt là không quá lớn nhưng luôn ở mức có ý 
nghĩa thống kê [6]. Giải thích hiện tượng này 
Shingleton cho rằng phẫu thuật phaco đã lấy đi một 
lượng lớn chất GBB và các tế bào biểu mô dưới bao 
trước T3 mà theo Shingleton những tế bào này chính là 
nơi tổng hợp nên chất GBB [5]. 
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Trong nghiên cứu của chúng tôi nhãn áp chỉ bắt 
đầu được ghi nhận từ thời điểm 1 tuần sau mổ vì theo 
kinh nghiệm của đa số tác giả sau mổ phaco nhãn áp 
thường tăng nhẹ do phản ứng tăng tiết hoặc do chất 
dịch nhày còn lưu lại trong vùng góc tiền phòng và 
nhãn áp chỉ thực sự bình ổn sau mổ 1 tuần. Kết quả 
cho thấy ở thời điểm 1 tháng sau phẫu thuật nhãn áp 
trung bình của nhóm nghiên cứu là 17.9 ± 3.1 mmHg 
thấp hơn nhãn áp trung bình trước mổ 1,8 mmHg. Sự 
khác biệt này là có ý nghĩa thống kê với p = 0,0001. Tại 
các thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng sau phẫu 
thuật sự khác biệt với nhãn áp trước phẫu thuật lần lượt 
là -2,2 mmHg, -1,6 mmHg và -1,4 mmHg, sự khác biệt 
này đều có ý nghĩa thống kê (p=0,002). Hơn thế nữa 
trong suốt thời gian theo dõi của chúng tôi không có 
trường hợp nào trong tổng số 29 mắt trong nhóm 
nghiên cứu tiến triển thành glôcôm. 

Qua nghiên cứu này chúng tôi đi đến nhận định sau 
phẫu thuật phaco trên mắt đục T3 có GBB nhãn áp 
luôn hạ thấp hơn nhãn áp trước mổ ở mọi thời điểm. 
Không những thế phẫu thuật phaco còn có tác dụng 
hạn chế quá trình tiến triển tăng dần của nhãn áp và 
của bản thân bệnh lý GBB. 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN 

 BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ 
 
Bùi Trường Tèo - Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu 

Nguyễn Văn Qui - Trường đại học Y dược Cần Thơ 
TÓM TẮT 
Thoát vị bẹn là bệnh lý ngoại khoa phổ biến, gặp ở 

mọi lứa tuổi và cả hai phái, tỉ lệ giữa Nam và Nữ là 12/1 
[5]. Các kỹ thuật mổ dùng mô tự thân như Bassini, 
McVay, Shouldice, đều có nhược điểm. Việc điều trị 
thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo 
Lichtenstein đã được các tác giả nước ngoài đề cập và 
ứng dụng từ lâu. Tại Cần Thơ kỹ thuật này cũng đã 
được ứng dụng nhiều, nhưng chưa có nghiên cứu. Nên 
chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “ Nghiên cứu đánh 
giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh 
ghép theo Lichtenstein tại Cần Thơ” 

Đối tượng nghiên cứu: 58 bệnh nhân từ 40 tuổi trở 
lên được chẩn đoán xác định thoát vị bẹn được mổ 
chương trình tại Cần Thơ, từ tháng 6 năm 2009 đến 
tháng 4 năm 2010. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả.  
Kết quả:  
- Thời gian phục hồi sinh hoạt cá nhân sớm sau mổ 

trung bình là 14,9 ± 7,9 giờ, sớm nhất là 10 giờ, chậm 
nhất là 48 giờ. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 
3,2 ± 1,5 ngày, sớm nhất là 2 ngày, chậm nhất là 11 
ngày. Thời gian trở lại lao động trung bình là 19,7 ± 8,4 
ngày. Mức độ đau giảm dần theo từng ngày, đến ngày 
thứ 2 sau mổ đa số bệnh nhân chỉ còn đau nhẹ 
79,69%. Có 1 trường hợp dẫn lưu vết mổ chiếm 1,52%.  

- Biến chứng sau mổ: Có 4 bệnh nhân bí tiểu sau 
mổ chiếm 6,25%, có 2 trường hợp tụ máu vùng bẹn – 
bìu chiếm 3,03%, có 1 trường hợp bị rối loạn cảm giác 

vùng bẹn – bìu kéo dài > 8 tháng chiếm 1,75%, có 1 
trường hợp đau vết mổ mức độ vừa kéo dài 3 tháng 
chiếm 1,75%, có 2 trường hợp tràn dịch màng tinh 
hoàn lượng ít chiếm 3,50%. 

- Đánh giá kết quả sau thời gian theo dõi trung bình 
9,2 ± 3 tháng: Xếp loại tốt 93,00%, khá 7,00%, không 
có trường hợp nào xếp loại trung bình và kém. 

Từ khóa: thoát vị bẹn, mổ mở, Lichtenstein. 
summary 
Inguinal hernia is a common surgical pathology, 

seen in all ages and both sexes, the ratio between 
men and women is 12/1 [5]. 

The surgical techniques using autologous tissue 
such as Bassini, McVay, Shouldice is all have 
drawbacks. The treatment of inguinal hernia with graft 
surgery opening set by Lichtenstein has been the 
foreign authors mentioned and long applications. In 
Can Tho this technique has been used much, but no 
study. Should we proceed to implement the project 
"Research evaluation inguinal hernia treated by open 
surgery set pieces by Lichtenstein in Can Tho" 

Research subjects: 58 patients from 40 years of 
age was confirmed inguinal hernia surgery program in 
Can Tho, from June 2009 to April 2010. 

Research methods: Conduct research, describe. 
Results: 
- Recovery time personal activities soon after 

surgery was 14.9 ± 7.9 per hour, as early as 10 hours, 
at least 48 hours. Postoperative hospital stay was 3.2 ± 


